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Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ (TS) là nội dung được Bộ giáo dục-đào tạo chọn làm khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Đại học trong thời gian tới. Theo kế hoạch, đầu năm 2007 Bộ Giáo dục-đào tạo sẽ thông qua quy chế đào tạo tiến sĩ, tăng cường năng lực của các cơ sở đào tạo, cải tiến chương trình đào tạo, thay đổi phương thức tuyển sinh, nâng cao chất lượng luận án và đánh giá luận án,…

Về tình hình đào tạo tiến sĩ nói chung và tiến sỹ kiến trúc nói riêng thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng cũng có nhiều vấn đề tồn tại, yếu kém có liên quan tới chất lượng đào tạo tiến sĩ mà dư luận xã hội quan tâm, phê phán. Vì vậy việc tổ chức các cuộc hội thảo khoa học với chủ đề Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ trong thời điểm này là rất cần thiêt và kịp thời.
Chúng tôi hoan nghênh trường Đại học kiến trúc tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng Luận án tiến sĩ” và mong hội thảo thành công tốt đẹp. Việc đặt vấn đề nâng cao chất lượng luận án tiến sĩ cũng có thể là chủ đề để bàn luận, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nên đặt vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ thì nội dung hội thảo sẽ phong phú và có ý nghĩa hơn! Chất lượng luận án tiến sĩ không thể tách rời chất lượng đào tạo tiến sĩ, mà chất lượng đào tạo tiến sĩ phụ thuộc rất nhiều yếu tố và đây mới chính là những vấn đề bức xúc cần phải bàn lựân, như: chất lượng đầu vào (Nghiên cứu sinh), chất lượng cán bộ hướng dẫn, mục tiêu, phương pháp đào tạo, tổ chức và quản lý đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, đào tạo gắn với thực tiễn nghiên cứu khoa học và sản xuất, quan niệm về chất lượng luận án và cách đánh giá luận án, chính sách sử dụng cán bộ được đào tạo, v.v…. 
Để có cơ sở phân tích và đánh giá hiện trạng cũng như để có phương hướng và giải pháp đúng đắn nhằm khắc phục những vấn đề tồn tại và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ kiến trúc, trước tiên cần làm rõ và thống nhất một số quan điểm và một số khái niệm có liên quan.
· Đào tạo Tiến sĩ để làm gì?

Đào tạo TS là đào tạo những người làm nghiên cứu khoa học có trình độ cao, với 3 mức độ tài năng:
.  Có khả năng tìm ra những lý thuyết độc đáo, những trường phái mơi giúp phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ. Những người này tuy ít nhưng có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của ngành hoặc lĩnh vực khoa học.

.  Có khả năng nghiên cứu để hoàn thiện và bổ xung tri thức khoa học hiện có, làm phong phú thêm kho tàng tri thức của nhân loại.
.  Có khả năng giải quyết một cách khoa học những vấn đề, những công việc cụ thể nảy sinh trong sản xuất và đời sống nhằm đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người.

Kinh nghiệm phát triển cho thấy, ở nước nào cũng vậy, những người làm khoa học chân chính ở trình độ cao thường có các phẩm chất:

.  Có trí tuệ phát triển, linh hoạt, độc đáo, luôn hướng vào bản chất của vấn đề, của sự vật, biết quan sát, biết phân tích và đánh giá, đồng thời cũng biết bổ xung, hoàn thiện những thiếu sót của mình và của người khác.
.  Có tri thức toàn diện và sâu sắc trong lĩnh vực chuyên ngành, đồng thời có hiểu biết rộng về các lĩnh vực liên ngành.

.  Có óc tưởng tượng sáng tạo, có khả năng trực giác, tiên đoán chính sác, mạnh dạn trong tư duy và trong hành động.

.  Say mê khoa học, có khả năng tập trung cao độ và kiên trì vào một vấn đề hoặc một đối tượng nghiên cứu khi cần thiết.
.  Có tính mục đích cao, kiên trì với ý tưởng khoa học, biết xác định mục tiêu ưu tiên, không ngại khó khăn, quyết tâm đạt tới mục tiêu bằng năng lực thực sự của mình và bằng các biện pháp sáng tạo.
.  Có các phẩm chất: khách quan, trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, thực sự cầu thị và có tinh thần hợp tác.

· Luận án Tiến sĩ là gì? LATS là một công trình nghiên cứu khoa học.        
Bản chất của luận án tiến sĩ là sự sáng tạo khoa học, nhằm nhận thức thế giới, tạo ra hệ thống tri thức có giá trị đẻ phục vụ cải tạo và đổi mới thế giới. Sự sáng tạo khoa học thường bắt đầu từ một ý tưởng, từ sự đam mê và sau đó là sự tích luỹ kiến thức, sự nỗ lực, kiên trì của người nghiên cứu với sự trợ giúp của người hướng dẫn và đồng nghiệp.
· Tác giả của luận án Tiến sĩ là các nghiên cứu sinh, những người cần có trí tuệ và tài năng, được đào tạo chu đáo, có kết quả vào loại ưu tú qua các cấp học và đặc biệt họ phải có ước mơ trở thành người làm khoa học chân chính.

· Mục đích của việc làm LATS là rèn luyện về phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học, là tìm tòi, khám phá bản chất và các quy luật vận động của thế giới, tạo ra thông tin mới nhằm ứng dụng chúng vào sản xuất vật chất hay tạo ra những giá trị tinh thần để thoả mãn những nhu cầu cuộc sống của con người. Như vậy làm luận án tiến sĩ trước tiên là học làm nghiên cứu khoa học ®Ó trở thành một nhà khoa học thực thụ.

· Phương pháp làm LATS phải tuân theo những nguyên tắc của phương pháp luận nghiên cứu khoa học, tức là lý thuyết về phương pháp NCKH, về con đường nhận thức và khám phá thế giới, bao gồm những quan điểm tiếp cận, những quy trình, các thao tác cụ thể để tác động vào đối tượng và để làm bộc lộ bản chất của đối tượng. Như vậy phương pháp nghiên cứu của LA không những thể hiện trong lôgic nhận thức mà còn thể hiện trong cấu trúc nội dung của luận án. Hay nói cách khác, phương pháp nghiên cứu của LA một mặt xác định các bước đi trong tiến trình nghiên cứu và mặt khác còn xác định cấu trúc lôgic cho nội dung của luận án.
· Các loại hình nghiên cứu của luận án:

Khi nói tới loại hình NCKH, người ta phân biệt 4 loại hình: NC cơ bản, NC ứng dụng, NC triển khai và NC dự báo.

Trong lĩnh vực kiến trúc, những đề tài LA theo h­íng NC cơ bản rất ít, những đề tài NC dự báo cũng không nhiều và thường phù hợp với các luận án TSKH. Còn lại chủ yếu là các đề tài theo hướng NC ứng dụng và NC triển khai.
NC ứng dụng là loại hình NC có mục tiêu là tìm cách vận dụng những tri thức cơ bản để tạo ra những sản phẩm, phương pháp, công nghệ mới trong kiến trúc. Đây là loại hình nghiên cứu phù hợp với quy luật phát triển của khoa học hiện đại. Nó rút ngắn thời gian từ khi phát minh đến khi ứng dụng. Chính NC ứng dụng đã làm cho khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển cả khoa học lẫn sản xuất. NC ứng dụng là một trong những con đường quan trọng nhất giúp cho các nước chậm phát triển nhanh chóng bỏ qua giai đoạn NC cơ bản tốn kém để tiến kịp các nước phát triển có tiềm lực khoa học mạnh.
NC triển khai là loại hình NC có mục tiêu là tìm khả năng áp dụng đại trà các kết quả NC ứng dụng vào thực tế sản xuất và đời sống, tạo ra các mô hình chế biến thông tin khoa học thành các sản phẩm vật chất hay tinh thần. NC triển khai là loại hình NC nối liền khoa học và đời sống, là con đường đưa khoa học tới nơi cần sử dụng. Chính nó làm cho ý tưởng khoa học trở thành hiện thực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, văn hoá, làm tăng chất lượng cuộc sống của con người.
· Cấu trúc lôgic của một luận án:

Bất kỳ một công trình khoa học hay một luận án nào, xét về cấu trúc lôgic, cũng đều có ba bộ phận hợp thành: luận đề, luận cứ, luận chứng. Nắm vững cấu trúc này sẽ giúp người nghiên cứu đi sâu bản chất lôgic không chỉ của phương pháp luận NCKH mà còn có ý nghĩa đối với hàng loạt hoạt động khác, như: giảng bài, thuyết trình, tranh luận, điều tra, hoặc đàm phán, trao đổi với các đối tác. Như vậy có thể nói toàn bộ việc nghiên cứu để hoàn thành một luận án khoa học xoay quanh việc tìm kiếm phương pháp, tức luận chứng, thu thập và sử lý thông tin để xây dựng luận đề, thu thập và xây dựng luận cứ để chứng minh luận đề. 

Trên đây là một số quan điểm và cơ sở lý thuyết để đối chiếu với thực tế, xem thực tiễn đào tạo TS kiến trúc đang diễn ra như thế nào? Có 2 hướng tiếp cận thực tế, một là phân tích, đánh giá những thành tựu đã đạt được để động viên nhau tiếp tục phấn đấu, hai là phân tích, mổ xẻ những mặt làm chưa tốt hoặc chưa làm được để tìm cách khắc phục, tạo đà vươn lên, phát triển một cách vững chắc.
Trong bài này, chúng tôi đề cập đến một vài nội dung theo hướng thứ hai, với hy vọng bước đầu trao đổi thẳng vào những vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm.
Về chất lượng luận án:
Chất lượng một luận án thể hiện bắt đầu từ việc chọn đề tài nghiên cứu, xác định mục tiêu NC, đối tượng NC, nội dung và phương pháp NC đến trình độ diễn đạt ý tưởng và hình thức trình bầy luận án. ở đây chỉ đề cập đến một số tồn tại trong một vài khâu quan trọng:
-  Lựa chọn đề tài nghiên cứu:

Có một điều khó hiểu là nhiều NCS cho đến khi đi thi cũng chưa biết hoặc không biết mình sẽ nghiên cứu vấn đề gì, hoặc không hình dung cách giải quyết vấn đề ra sao? Việc làm đề cương để trình hội đồng thi tuyển chỉ mang tính hình thức!
Vì vậy đề tài NC của các NCS này thường mang tính giả định; không xuất phát từ những vấn đề bức xúc trong nhiệm vụ phát triển kinh tÕ-x· hội của đất nước; không gắn với các yêu cầu nhiệm vụ phát triển của cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh hoặc địa phương nơi NCS làm việc; không gắn với các hợp đông NCKH của các đối tác cụ thể (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội,…); không gắn với những nhiệm vụ hoặc đề tài NCKH của cơ sở đào tạo (trường Đại học, Viện NC): và thường không xuất phát từ những ý tưởng khoa học đã ấp ủ và tích luỹ từ lâu của bản thân. Và cuối cùng, với sự giúp đỡ của người hướng ®Én, NCS cũng phải chọn cho mình một đề tài để nghiên cứu. Những đề tài đó thường chung chung, không thiết thực, không cấp thiết và tất nhiên cũng khó có gì đóng góp mới cho khoa học, cho thực tế. ở đây chưa nói đến cách đặt tên đề tài luận án. Nhiều tên đề tài không phản ánh rõ đối tượng và nội dung NC, giới hạn và phạm vi NC; câu chữ rườm rà, không chính xác, không rõ ràng, khóc chiết, làm người đọc có thể hiểu theo nhiều ý khác nhau hoặc không phù hợp với nội dung LA. Những đề tài như vậy vẫn được thông qua một cách dễ dàng ở hội đồng các cấp và thậm chí đôi khi còn có UV hội đồng cho phiếu xuất sắc!
-  Về phương pháp nghiên cứu: 
Việc đánh giá chất lượng một luận án có những điểm khác biệt so với một đề tài NCKH. Sự khác biệt này được thể hiện cụ thể ở việc đánh giá các phần cụ thể trong cấu trúc lôgic của LA: luận đề, luận cứ, luận chứng.

Đối với luận chứng, tức phương pháp nghiên cứu, chất lượng cần đượcđặt ở yêu cầu cao nhất trong 3 bộ phận hợp thành cấu trúc lôgic của LA. Vì lẽ trong quá trình làm LA, tập sự làm NCKH, học tập phương pháp và kỹ năng NCKH là mục tiêu quan trọng nhất để NCS có thể trở thành một người làm NCKH thực thụ. Nếu đánh giá chất lượng thì phần phương pháp NC có thể được nhân hệ số 3.
Đối với luận đề, chất lượng cũng cần được đặt ở yêu cầu cao, nhưng ở mức thấp hơn luận chứng. Vì lẽ, phát hiện vấn đề, rồi từ đó xây dựng được một luận đề có giá trị khoa học là công việc đòi hỏi có quá trình tích lũy lâu dài, không thể yêu cầu người tập sự NC có ngay những luận đề khoa học, tức giả thuyết, có ý nghĩa khoa học cao và chuẩn xác như những người nghiên cứu thực thụ. Nếu đánh giá chất lượng thì phần luận đề có thể nhân hệ số 2.
Đối với luận cứ, cần phân biệt 2 bộ phận: luận cứ lý thuyết và luận cứ thực tiễn.
Đối với luận cứ lý thuyết, cần đặt yêu cầu về chất lượng ngang với luận đề, nghĩa là phải có giá trị khoa học. Tuy nhiên, cũng như luận đề, không thể yêu cầu người làm LA đưa ra những luận cứ lý thuyết có giá trị khoa học cao như các nhà nghiên cứu thực thụ. Nếu đánh giá chất lượng có thể nhân hệ số 2.

Đối với luận cứ thực tiễn: đây là bộ phận có thể châm chước về chất lượng. Tuỳ theo mức độ tích luỹ và khả năng của tác giả mà nội dung phần này có thể phong phú hoặc đạt yêu cầu, thậm chí có thể cho phép một số số liệu cũ, có tính ước lệ, chưa được thẩm tra, xác minh về mặt khoa học. Nếu đánh giá chất lượng có thể nhân hệ số 1.
Như vậy, căn cứ vào mục đích của việc làm luận án thì yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất đối với chất lượng một luận án là phải có phương pháp nghiên cứu đúng,  phải phù hợp với những nguyên tắc của phương pháp luận NCKH. Phương pháp NC của LA thể hiện không những trong lôgic nhận thức, tư duy mà còn trong cấu trúc nội dung; không những trong cách tổ chức, tiến hành nghiên cứu mà còn trong cách diễn đạt ý tưởng và nội dung LA. Khi xem xét đánh giá chất lượng một LA, đầu tiên phải xem phương pháp NC có đúng không, có chuẩn xác không, rồi sau đó mới xem đến nội dung cụ thể. Một LA có PPNC không ổn thì không thể chấp nhận được!
Trong thực tế có những LA không đạt yêu cầu về PPNC, thể hiện ở chỗ: không bám sát mục tiêu và đối tượng nghiên cứu, nhận thức và tư duy không lôgic, không nhất quán, cơ cấu nội dung không lôgic, cách diễn đạt ý tưởng không rõ ràng, không phù hợp với ý đồ cơ cấu, v.v…Đôi khi ở một số LA còn thể hiện cách lựa chọn và vận dụng PPNC không rõ ràng, nửa vời, diễn dịch không ra diễn dịch, quy nạp không ra quy nạp, nặng về định tính, nhẹ về định lượng.
-  Về nội dung nghiên cứu:

Thông thường nội dung LA bao gồm: Đặt vấn đề, phát hiện vấn đề, xây dựng giả thuyết khoa học, tức xây dựng luận đề nghiên cứu; xác định phương pháp nghiên cứu, tức xác định luận chứng nghiên cứu; xây dựng luận cứ thực tiễn (thu thập, phân tích yêu cầu thực tế); xây dựng luận cứ lý thuyết (cơ sở lý luận); đề xuất, phân tích và đánh giá các giải pháp ứng dụng hoặc triển khai những kiến thức mới, sản phẩm và phương pháp mới, công nghệ mới vào thực tế; và cuối cùng là tổng hợp kết quả nghiên cứu và kiến nghị.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, mức độ hoàn thiện về nội dung của một LA thường gắn liền với mức độ chuẩn xác về PPNC của LA. Những LA có chất lượng nội dung kém thường thể hiện ở các mặt: nội dung không phù hợp với đề tài, với mục tiêu, đối tượng và phạm vi NC; nội dung không phù hợp với ý đồ cơ cấu của LA, không nhất quán; nhiều khái niệm và nội dung sai, không chuẩn xác, trùng lặp, mâu thuẫn nhau; thừa những nội dung không cần thiết, thiếu những nội dung cần thiết; không phân biệt nội dung của tác giả và của người khác; có biểu hiện sao chép, coppy kết quả nghiên cứu của người khác; tư liệu, số liệu cũ kỹ, lạc hậu; không có gì sáng tạo về khoa học; không làm rõ những cái mới, những đóng góp về khoa học; v.v…§Æc biệt lâu nay trong xã hội, nhiều người lên án nạn “đạo văn” trong luận văn, luận án ở các cấp đào tạo, trong đó có đào tạo tiến sĩ. Đáng buồn là trong đào tạo tiến sĩ kiến trúc cũng có hiện tượng “đạo văn”! Hình thức sao chép, coppy trong LA thể hiện dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau, như: sử dụng nội dung, hình vẽ, bảng biểu minh hoạ của người khác nhưng không ghi chú tài liệu tham khảo; sao chép coppy từng đoạn, từng trang và nhiều trang, có khi tới 1/3-1/2 LA, thậm chí sao chép cả cái sai của người khác; sao chép cả bảng liệt kê tài liệu tham khảo; v.v…Nh÷ng LA sao chép, coppy nhiều thường thể hiện nội dung chắp vá, lắp ráp thô vông, lủng củng, không l«gic và tất nhiên là không có giá trị gì về khoa học.
Về cách đánh giá luận án:
Hiện nay dư luận xã hội đang rất quan tâm và bất bình với chất lựơng đào tạo tiến sĩ thông qua chất lượng luận án tiến sĩ. Trong các cuộc hội nghị, hội thảo, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe các cụm từ: tiến sĩ rởm, tiến sĩ giấy, tiến sĩ hàng mã, bằng rởm, trang sức bằng luận án TS, mua bán luận án TS, luận văn ngớ ngẩn, rỗng tuyếch, một đống xà bần, luận văn ăn cắp, v.v…Tình trạng chất lượng luận văn kém và các tiến sĩ được đào tạo không đáp ứng yêu cầu của xã hội là do đâu? Tất nhiên có nhiều nguyên nhân: do người nghiên cứu (NCS), người hướng dẫn, do tổ chức và quản lý đào tạo, từ khâu tuyển sinh đến khâu đánh giá và công nhận tốt nghiệp. Trong đó một nguyên nhân không kém phần quan trọng là cơ chế và phương pháp đánh giá cũng như trình độ và thái độ của các đối tác tham gia đánh giá LA. Người ta đặt câu hỏi: - Tại sao luận án chất lượng kém, tại sao có thể đạo văn trong LA mà người hướng dẫn, các thành viên phản biện và các hội đồng đánh giá LA các cấp vẫn không biết hoặc vẫn cho qua?! Vậy thực chất khâu này đang diễn ra như thế nào? Tất nhiên chúng ta không phủ nhận đa số các LA được đánh giá nghiêm túc, chính xác, chí công vô tư. Nhưng đã đến lúc chúng ta nên mạnh dạn nhìn vào sự thật, những góc tối của việc đánh giá LA hiện nay để tìm cách khắc phục nhằm góp phần đem lại sự trong sáng trong đào tạo tiến sĩ theo đúng bản chất và mục đích cao đẹp của nó. Những tồn tại trong cách đánh giá LA hiện nay biểu hiện ở các khía cạnh:
-  Trong quá trình làm LA, NCS chưa có ý thức chủ động và người hướng dẫn cũng ít quan tâm nhắc nhở, khuyến khích NCS tham khảo rộng rãi ý kiến chuyên gia, nên thường xảy ra tình trạng khi LA xong rồi mới phát hiện những sai sót, yếu kém thì đã muộn, coi như chuyện đã rồi. Tình huống này thường gây tâm lý khó sử cho người góp ý, hoặc tặc lưỡi cho qua, hoặc góp ý chiéu lệ, hoặc không còn hứng thú góp ý vì biết chắc NCS và người hướng dẫn sẽ không thể tiếp thu và sửa chữa.
-  Một tình trạng khá phổ biến là việc góp ý của chuyên gia trong các buổi Seminar, bảo vệ LA ở các hội dồng chỉ là hình thức, nếu NCS, người hướng dẫn và cả người quản lý không có tinh thần thực sự cầu thị, không thực sự quan tâm tới chất lượng của LA, mà vì những lý do hoặc động cơ nào khác? Vì các ý kiến đóng góp thường ít khi được tiếp thu, sửa chữa một cách nghiêm túc, triệt để, mà chỉ hời hợt đối phó.
Phản ứng trước tình trạng này, có chuyên gia có tâm lý không muốn tham gia vào các hoạt động và hội đồng đánh giá các LA có nhiều vấn đề về chất lượng nhưng chắc chắn sẽ được thông qua, với suy nghĩ: thà “khuất mắt không biết!” còn hơn phải chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia vào việc làm mà lương tâm cắn rứt!

-  Trong quá trình đánh giá LA còn bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố xã hội, làm lu mờ ý nghĩa trong sáng và trách nhiệm cao cả của công việc, như: nể nang hoặc thương hại NCS (vất vả, tốn kém, tại người hướng dẫn,..); nể nang người hướng dẫn với suy nghĩ tôi ủng hộ anh rồi sau này anh ủng hộ tôi, có đi có lại; giữ quan hệ với cơ sở đào tạo, đánh giá LA thấp hoặc không chấp nhận LA thì sợ đánh giá chất lượng đào tạo kém hoặc ảnh hưởng đến thành tích đào tạo!? “Tham gia hội đồng cấp nhà nước mà bỏ phiếu chống thì khác nào bảo rằng trình độ các thầy ở hội đồng cơ sở nói riêng và cơ sở đào tạo nói chung là dốt?…”(1). 
-  Các biểu hiện thường thấy trong cách đánh giá LA: dễ dãi với NCS; đại khái, vô trách nhiệm trong hướng dẫn, kiểm tra, nhận xét, phản biện, đánh giá, v.v.., quan niệm công việc của hội đồng chỉ là hình thức; cũng có trường hợp do trình độ chuyên môn hạn chế nên không phát hiện được những chỗ sai, chỗ yếu của LA, không phát hiện được hiện tượng sao chép, coppy, không đánh giá được năng lực làm việc khoa học thực sự của NCS,…VÌ vậy “Xưa nay, ở Việt nam chưa thấy luận án tiến sĩ nào bị đánh trượt bao giờ. Nếu tình hình mãi mãi vẫn thế thì nên thay tên lễ bảo vệ luận án thành lễ thông qua luận án!...”(1). Thậm chí có thành viên hội đồng“vô tư”chủ động gợi ý hội đồng nên cho bao nhiêu phiếu xuất sắc hoặc công khai tự mình xin cho một phiếu xuất sắc!? Đó phải chăng cũng là một  biểu hiện vô cảm về khoa học khi đánh giá một công trình khoa học? Hay vì một lý do hoặc động cơ nào khác?
Vì vậy xã hội có lý do để đặt câu hỏi về phẩm chất và trình độ thực sự của người hướng dẫn và của các thành viên hội đồng chấm LA? Tât nhiên đây là vấn đề nhạy cảm và tế nhị và nên là đề tài cho một cuộc hội thảo nghiêm túc.
-  Cuối cùng là một biểu hiện trong trách nhiệm của người quản lý: Chúng tôi muốn mượn lời một Giáo sư quen biết để kết thúc phần này: “Bây giờ tại sao lắm tiến sĩ rởm thế! Tại sao nó qua được? Có đợt bảo vệ, người ta mời ông giáo sư A đến, ông này thẳng thắn, ông ấy chê thực sự trong đợt bảo vệ thử. Đến lúc bảo vệ thật thì không có ông ấy nữa! Thế thì anh nào đứng đằng sau cấu tạo lại cái hội đồng ấy?” (NCS, ông thầy hay ông quản lý đào tạo?) “Anh nào nói không vừa ý họ là họ gạt đi, phải có những anh như thế. Chính vì những anh giấu mặt ấy rất nguy hiểm!” (2).
Trên đây chỉ là một số vấn đề có liên quan và ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo tiến sĩ hiện nay mà chúng tôi muốn nêu ra để bước đầu cùng nhau trao đổi, cùng nhau tìm cách khắc phục, nhằm tạo nên những chuyển biến thực sự trong công tác đào tạo tiến sĩ trong giai đoạn mới. Trong phần sau, nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ trao đổi tiếp một số vấn đề khác có ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo tiến sĩ, như: ý thức, trình độ của người nghiên cứu (NCS), vai trò của người hướng dẫn, trách nhiệm của người quản lý, v.v…
Tóm lại, chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ điện tử-thông tin, công nghệ vũ trụ, thời đại của nền kinh tế tri thức, của xu thế toàn cầu hoá. Trong quá trình thay đổi này, giáo dục và đào tạo giữ vị trí then chốt. Tri thức trở thành nguồn lực quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Vấn đề đào tạo lực lượng lao động khoa học ở trình độ cao là một nhiệm vụ cần thiết cấp bách, nhưng đó phải là một đội ngũ những người làm khoa học thực sự có chất lượng cao, thực sự có tâm huyết, có khả năng giải quyết những vấn đề khoa học phức tạp để đưa đất nước tiến lên kịp xu thế phát triển của thế giới. Muốn thế chúng ta phải thay đổi, phải mạnh dạn xoá bỏ những cản trở, những yếu kém để tiến lên.
Thế giới đang biến đổi nhanh chóng dưới tác động của tiến bộ khoa học-kỹ thuật, không gian và thời gian dường như co lại và ngắn hơn, vạn vật biến đổi khôn lường, qui mô, khối lượng không có ý nghĩa bằng chất lượng và tốc độ. Nếu chúng ta không biết hoà vào dòng chảy đó chúng ta sẽ tụt hậu./.
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